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Summary
Graphene oxide (GO) was synthesized from graphite via modified Hummers method then was  re-

duced by ethylene glycol to form reduced graphene oxide. The products were characterized and con-
firmed by FT-IR and XRD analysis. Friction-reducing additives for drilling fluid were prepared by
mixing reduced graphene oxide (graphene) and ionic liquid methyltrioctylammonium chloride ratio of
1:1000 by mass. Friction-reducing property of based oil when adding graphene, methyltrioctylammo-
nium chloride, and prepared additive were measured by GOST P56946-2016 (equivalent to ISO
13500:2008). The results show that using graphene, methyltrioctylammonium chloride, and prepared
additives lead to increase in the friction-reducing property of based oil in drilling fluid among them pre-
pared additives showed highest capacity of increasing the friction-reducing property of drilling fluid.
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NghiêN cứu chế tạo phụ gia giảm ma sát 

trêN cơ sở grapheNe và chất lỏNg ioN

cho chất bôi trơN dùNg troNg duNg dịch khoaN  

TRƯƠNG VĂN TỪ, BÙI THỊ LỆ THỦY

Trường Đại học Mỏ Địa chất                                                                                                                                     

I. đặt vấn đề

Các giếng khoan thăm dò dầu khí trên thềm lục địa
Việt Nam thường có độ sâu trên 3.000m, phần lớn được
thi công với công nghệ khoan xiên. Trong quá trình thi
công giếng khoan, hiện tượng kẹt mút thường xảy ra do
lực ma sát và momen xoắn tác dụng lên cần khoan
quá lớn. Để xử lý sự cố trên người ta phải dừng khoan
cứu kẹt bằng nhiều biện pháp khác nhau, dẫn đến tiến
độ thi công bị chậm lại. Nhằm khắc phục hiện tượng
nêu trên một loại phụ gia được thêm vào dung dịch
khoan để tăng cường khả năng bôi trơn của dung dịch.
Chất phụ gia này được gọi là chất bôi trơn dung dịch
khoan. Lượng chất bôi trơn thêm vào khoảng 2 -3%
trọng lượng dung dịch khoan. Các chất bôi trơn cho
dung dịch khoan được sử dụng hiện nay phần lớn có
thành phần chính là dầu thực vật biến tính.

Ở nước ta hàng năm Xí nghiệp Liên doanh dầu khí
Vietsovpetro sử dụng trên một nghìn tấn chất bôi trơn
dung dịch khoan, phần lớn do Công ty DMC cung cấp.
Chất bôi trơn này có tên thương mại DMC-Lub, sản
xuất trên cơ sở biến tính hóa học dầu vỏ hạt điều, với
giá thành tương đối thấp. Từ năm 2003, Xí nghiệp Liên
doanh dầu khí Vietsovpetro thay đổi công nghệ khoan,
chất bôi trơn DMC-Lub không đáp ứng được các yêu
cầu mới về độ phân tán trong nước cũng như khả năng
trương nở cao su theo tiêu chuẩn chất lượng RD-SP 61
-02. Do đó nhu cầu sản xuất chất bôi trơn khác tốt hơn
thay thế DMC-Lub được đặt ra [1].

Nhiều nghiên cứu đang tiếp tục thực hiện để cải
thiện hơn nữa tính chất của dầu gốc và tạo ra các phụ
gia hiệu quả cho chất bôi trơn. Một số báo cáo cho
rằng việc đưa nano cacbon, nano graphite và nano
CaCO3 vào dung dịch làm tăng hiệu quả bôi trơn [2-4]. 

Muối ion lỏng (ammonium [NR4]X, imidazolium
[C5H4N2]X...) là nhóm các hợp chất dạng lỏng có cấu
trúc ion. Chúng được ứng dụng làm xúc tác và dung môi
cho nhiều phản ứng và quá trình khác nhau. Do có
nhiều đặc tính như: bền nhiệt, không bay hơi, dẫn nhiệt
tốt, làm giảm đáng kể lực ma sát và sự mài mòn nên
chúng đã được nghiên cứu sử dụng làm chất bôi trơn
và phụ gia cho chất bôi trơn [5-7].

Graphene có cấu trúc mạng lục giác hai chiều của
carbon, được công nhận là vật liệu nổi bật nhất trong
thập kỷ với một loạt ứng dụng [8]. Độ bền cơ học cao,
độ chịu biến dạng thấp do tương tác van der Waals yếu
giữa lớp các có độ dày nguyên tử, độ dẫn nhiệt cao và
diện tích bề mặt lớn tạo ra tiềm năng ứng dụng
graphene cho chất bôi trơn. Nhiều nghiên cứu đã sử
dụng graphene làm chất bôi trơn rắn, làm phụ gia cho
chất bôi trơn và cho kết quả rất khả quan [9-11].
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Hơn nữa, Trường Đại học Rice (Houston, Hoa Kỳ) và
Công ty dung dịch khoan hàng đầu thế giới (M-I
SWACO) đã kết hợp nghiên cứu và cho thấy rằng một
lượng rất nhỏ graphene trong dung dịch khoan cũng có
khả năng bịt kín các lỗ rỗng trong vỉa theo đó dầu có
thể chảy qua gây mất mát giảm sản lượng dầu [3]. 

Gần đây, José Sanes và CS đã phát hiện ra tác
dụng hiệp đồng khi sử dụng đồng thời muối imida-
zolium [C5H4N2]X hoặc amonium [NR4]X lỏng và
graphene làm phụ gia cho chất bôi trơn. Lực ma sát
giảm 77% và sự mài mòn giảm 74% [12]. 

Việc nghiên cứu để tạo ra phụ gia hiệu quả hơn và
giảm lượng phụ gia dùng cho chất bôi trơn là cần thiết.
Việc sử dụng khối hợp các phụ gia sẽ tạo ra hiệu ứng
hiệp đồng tăng hiệu quả và loại trừ những hạn chế khi
dùng riêng từng loại. Những kết quả phân tích ở trên
kết hợp với tìm hiểu đặc điểm cấu trúc và tính chất của
hai loại vật liệu muối amonium [NR4]X lỏng và graphene
đã gợi ý chúng tôi lựa chọn hướng nghiên cứu kết hợp
đồng thời cả hai vật liệu này để làm phụ gia cho chất
bôi trơn. 

II. thực nghIệm

1. hóa chất
Graphite được mua từ hãng Sigma Aldrich, H2SO4

(98%), KMnO4 (loại tinh thể 99%), HCl (36-38%),
ethanol (99,7%), acetone, NH4OH (25%), ethylene gly-
col (99%) có xuất xứ Trung Quốc.

2. quy trình tổng hợp

a. Tổng hợp GO
Cho 3 gam bột graphit vào 42ml dung dịch H2SO4

98% trong một cốc 1 lít được ngâm sẵn trong chậu đá
muối lạnh, khuấy cơ liên tục trong 30 phút với tốc độ
khuấy 350 vòng/phút. Thêm từ từ 0,45 gam KMnO4 vào
hỗn hợp đang được khuấy trên. Sau đó khuấy thêm 15
phút. Thêm từ từ 9 gam KMnO4 vào hỗn hợp đang được
khuấy trên, tốc độ cho KMnO4 phải đảm bảo sao cho
nhiệt độ hỗn hợp không vượt quá 35±50C, sau đó khuấy
thêm 30 phút. 120ml nước cất được thêm vào hỗn hợp
từ từ để tránh hiện tượng quá nhiệt cục bộ, nhiệt độ của
hệ giữ ở 900C, tiếp tục khuấy trong 30 phút. 10,5ml
dung dịch H2O2 30% được cho vào hỗn hợp, khuấy
trong 20 phút. Thêm tiếp 80ml H2O để dừng phản ứng,
nhiệt độ khoảng 500C, khuấy tiếp 60 phút. Sản phẩm
được lọc rửa với 120ml dung dịch HCl 0,1M, sau đó rửa

nhiều lần với nước cất và ly tâm đến pH = 7, sấy khô
ở nhiệt độ 600C trong chân không, sản phẫm thu được
là Graphite oxide. Hỗn hợp sấy khô được nghiền bằng
cối đá vào bảo quản trong bình kín.

b. Tổng hợp graphene (rGO)
Thêm 0,27 gam ethylen glycol nguyên chất và huyền

phù GO. Bật bộ phận khuất trộn của thiết bị phản ứng
và đặt ở chế độ 100 vòng/ phút. Trong thời gian chờ
đợi, tiến hành lắp hệ thống sinh hàn và thiết bị phản
ứng pha lỏng. Đặt nhiệt độ ở 1200C cho bình phản ứng,
bật bộ gia nhiệt. Tiến hành phản ứng pha lỏng. Lọc rửa
chất rắn bằng nước cất 3 lần. sấy sản phẩm trong môi
trường chân không, ở 1000C trong 3 giờ. Thu hồi sản
phẩm rGO và kiểm tra chất lượng. 

c. Đánh giá khả năng giảm moment ma sát cho
chất bôi trơn dùng cho dung dịch khoan

Các phụ gia được pha vào dầu gốc của hãng Total
trong khoảng hàm lượng nghiên cứu, sau đó dầu thu
được sẽ pha vào dung dịch khoan gốc nước VSP/ PK-
650 và đo các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn GOST P56946-
2016 (equivalent to ISO 13500:2008) của Liên doanh
dầu khí Việt Nga.

III. Kết quả và thảo luận

1. Kết quả đặc trưng sản phẩm
Phổ X-ray của GO và rGO được trình bày ở hình 1.
Kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ XRD đối với mẫu

GO và rGO. Giản đồ của GO có xuất hiện đỉnh đặc trưng
của  ở 2q = 10,52. Đồng thời, khoảng cách giữa các lớp
đã được nâng lên đáng kể. Ở graphite, khoảng các lớp
chỉ là 3,35Å [13], nhưng ở mẫu GO thì khoảng cách
giữa các lớp tăng lên đến 8.429Å. Kết quả này là do
quá trình oxy hóa đã giúp cho các nhóm chức có oxy-
gen như -OH, -O-, -C=O và -COOH chèn vào giữa các
lớp dẫn đến làm nâng rộng khoảng cách giữa các lớp
graphite. Giản đồ của rGO có xuất hiện đỉnh đặc trưng
của  ở 2q = 23,50 và khoảng cách giữa các lớp giảm

xuống  đến 6.582Å. Dựa trên tham chiếu phổ XRD của
GO và RGO có thể khẳng định rằng các tài liệu đã được
tổng hợp thành công. 

Phổ hồng ngoại của GO (hình 2) có khoảng phổ
chân rộng với đỉnh ở 3.480cm-1 là dao động của nhóm
-OH. Các đỉnh tại 1.692cm-1, 1.572cm-1, 1.258cm-1,
1.062cm-1 là hấp thụ đặc trưng của nhóm C=O, C=C,
C-OH và C-O. Các dao động này đã minh chứng cho sự
hiện diện các nhóm chức chứa oxy trong GO. Kết quả
đo phổ hồng ngoại của rGO ở hình 1 cho thấy chỉ xuất
hiện hai phổ đặc trưng cho dao động hóa trị của nhóm
C=C và C-OH tương ứng tại khoảng 1.585cm-1 và
1.180cm-1 [13]. 
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So sánh phổ rGO với phổ GO [1] nhận thấy các phổ
của nhóm O-H và C=O đã giảm nhiều, như vậy có thể
kết luận phần lớn nhóm -COOH và -OH đã bị khử.

Hình 1. Giản đồ XRD của GO và rGO

Hình 2. Phổ hồng ngoại của GO và rGO

2. đánh giá khả năng giảm moment ma sát
cho chất bôi trơn dùng cho dung dịch khoan

Để đánh giá hiệu quả sử dụng sản phẩm chế tạo ra
làm phụ gia cho chất bôi trơn dung cho dung dịch

khoan. Ba mẫu thí nghiệm M1-M3 là dầu gốc Total đã
pha thêm phụ gia chế tạo được với hàm lượng khác
nhau, mẫu M4 là dầu gốc pha thêm chất lỏng ion, mẫu
M5 là dầu gốc pha thêm graphene và M6 là dầu gốc
không có phụ gia làm đối chứng. Các mẫu dàu gốc có
chứa phụ gia giảm ma sát này được pha vào dung dịch
khoan (1%) và đánh giá 9 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn
GOST P56946-2016 (equivalent to ISO 13500:2008) của
Liên doanh dầu khí Việt Nga. Kết quả đo (bảng 1) cho
thấy, các mẫu dầu gốc có pha phụ gia đều đạt các chỉ
tiêu theo qui định. Như vậy việc cho thêm phụ gia
không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu của chất bôi trơn
khi pha vào dung dịch khoan. Riêng chỉ tiêu số 5 về
khả năng làm giảm moment ma sát thì kết quả thực
nghiệm cho thấy hỗn hợp graphene và chất lỏng ion
khi pha trong chất bôi trơn dùng cho dung dịch khoan
thì khả năng giảm ma sát tăng dần theo nồng độ của
chúng. Cụ thể: Các mẫu M1, M2, M3 có hàm lượng
phụ gia khác nhau là: 1,3,5% IL và 0,001% graphene
trong dầu bôi trơn. Khi tăng hàm lượng phụ gia từ 1%
đến 3%, khả năng làm giảm moment ma sát tăng từ
68% lên 78% ở nhiệt độ 250C và từ 68% đến 78% ở
1300C, tuy nhiên khi tăng hơn nữa nồng độ phụ gia lên
5% thì khả năng giảm moment ma sát lại tăng không
đáng kể. Vì vậy nên sử dụng 3% IL và 0,001%
graphene trong chất bôi trơn là hợp lý. 

Kết quả đo các mẫu M4 và M5 cho thấy bản thân
chất lỏng ion hoặc graphene cũng có khả năng giảm
moment ma sát nhưng hiệu quả thấp hơn khi dùng phối
hợp cả hai.



Kết luận
Đã tổng hợp thành công GO và rGO từ graphite và

đặc trưng GO và rGO tạo thành bằng phổ IR và X-ray.
Sử dụng hỗn hợp graphene và chất lỏng ion làm phụ
gia cho dẫu bôi trơn dung cho dung dịch khoan thì tốt
hơn là dùng riêng graphene hoặc chất lỏng ion. Kết
quả nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia cho
thấy khi pha 3% chất lỏng ion chứa 0,1% graphene
vào dầu gốc cho hiệu quả giảm ma sát tốt nhất. Như
vậy, có thể sử dụng đồng thời IL và graphene để làm
phụ gia giảm ma sát cho chất bôi trơn dùng cho dung
dịch khoan.
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IV. KẾT LUẬN
Kết quả đánh giá hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và

giảm khí thải của xăng và xăng sinh học E5, E10 pha
phụ gia đa năng FNT6VN, trên động cơ xăng, trên bệ
thử, cho thấy khi sử dụng phụ gia FNT6VN với xăng
RON 95, xăng sinh học E5, E10, ở tỷ lệ pha trộn đã
khảo sát, cụ thể là ở tỉ lệ thể tích 1/160.000, công suất
động cơ tăng trung bình 5%, suất tiêu hao nhiên liệu
giảm trung bình 8% và phát thải khí ô nhiễm HC giảm
trung bình 5%, CO giảm trung bình 10%, ở chế độ toàn
tải. Theo đường đặc tính tải ở 2.600 và 5.000 vòng/phút
và chế độ không tải, kết quả thu được tương đương với
chế độ toàn tải.

Đối với các khí thải NOx và CO2, việc tăng mức độ
phát thải các khí này ở một số chế độ đo là hoàn toàn
phù hợp với mức tăng công suất động cơ và mức giảm
lượng HC phát thải. 
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KẾT LUẬN
Việc sử dụng phụ gia khoáng hóa CaF2 trong phối

liệu nung clanhke xi măng Poóc lăng đã cải thiện một
số tính chất của XMP như: giảm hàm lượng vôi tự do
còn lại trong clanhke đạt 0,64-1,14% (so với mẫu đối
chứng có hàm lượng vôi tự do 1,39-2,34%); giảm thời
gian ninh kết của xi măng, thời gian bắt đầu đông kết
47-73 phút (so với mẫu đối chứng là 90-138 phút), thời
gian kết thúc đông kết 57-132 phút (so với mẫu đối
chứng là 119-187 phút); tăng độ ổn định thể tích của
XM đạt 0,5-1,4mm (so với mẫu đối chứng đạt 2,4-4,4
mm); tăng cường độ bền nén của đá XM, ở 28 ngày
tuổi đạt 32,58 N/mm2 ở mẫu 0,5% CaF2 và nhiệt độ
nung 1.3000C (so với mẫu đối chứng đạt 24,32 N/mm2). 

Cường độ bền nén 28 ngày tuổi của mẫu xi măng
chứa phụ gia khoáng hóa CaF2 nung ở 1.3000C (đạt
32,58 N/mm2 ở mẫu 0,5% CaF2) cao hơn so với mẫu xi
măng nung ở 1.4000C (đạt 28,23 N/mm2 ở mẫu 0,5%
CaF2). Kết quả này cho thấy, khi sử dụng đưa phụ gia
khoáng hóa CaF2 vào phối liệu nung clanhke XMP có
thể giảm nhiệt độ nung xuống khoảng 1000C. Nghiên
cứu này đã đánh giá được khả năng sử dụng của phụ
gia khoáng hóa CaF2 trong sản xuất clanhke XMP.
Nghiên cứu đề xuất tiến hành khảo sát với các phụ gia
khoáng hóa khác để tìm ra loại phụ gia có tác dụng tốt
nhất và phù hợp với từng vùng miền để phục vụ cho
sản xuất XMP trong nước.
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